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Lời cảm ơn 
 
Với sự hỗ trợ kinh phí của Danida, tài liệu này được soạn thảo nhằm 
mục đích xác định một kế hoạch tổng thể cho toàn bộ lĩnh vực thông tin-
giáo dục-truyền thông về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn ở Việt 
Nam, trong đó có sự tham gia của nhiều bộ, ban, ngành, nhiều cấp, các 
tổ chức quốc tế và cộng đồng địa phương. Tài liệu được xây dựng trên cơ 
sở những phương châm và nguyên tắc mới được đề ra trong Chiến lược 
Quốc gia Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn đến năm 2020. 
 
Trong quá trình soạn thảo tài liệu này, chúng tôi  đã nhận được sự đóng 
góp ý kiến và  ủng hộ nhiệt tình của nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau. 
Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn bà Hoàng Thuý Lan, người đóng vài trò 
chính trong việc xây dựng tài liệu hướng dẫn này. Xin cảm ơn ông 
Thành Xuân Nghiêm đã  hợp tác liên tục và đóng góp tích cực cho tài 
liệu.  
 
Chúng tôi cũng xin bày tỏ sự biết ơn đối với bà Helle Stoltz, ông Stephen 
Greenhalgh và bà Nguyễn Điệp Hoa (Văn phòng Tiểu hợp phần 1.2) đã 
có những ý kiến đóng góp quí báu và hiệu đính các bản tiếng Anh và 
tiếng Việt. 
 
 Xin cảm ơn sự tham gia ý kiến của các tổ chức Unicef, AusAID, EAST, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Vụ Sức khoẻ (Bộ Y tế),  TƯ Đoàn, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, và Trung tâm Thông tin (Bộ NN&PTNT). Chúng 
tôi cũng xin cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các Trung tâm  
NSH&VSMTNT, Hội LHPN, Hội Nông dân, Sở NN&PTNT, Sở KH-
CN-MT các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Phú Thọ, Lào Cai, 
Hoà Bình, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Sơn la, Bình 
Định, Bạc Liêu, Bình Phước, Đắc Lắc, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Bình 
Thuận, An Giang và Thừa Thiên Huế. 
 
Cuối cùng, xin cảm ơn sự hỗ trợ của các đồng nghiệp tại Trung tâm NSH 
và VSMTNT và Tiểu hợp phần 1.2 Hỗ trợ Thực thi Chiến lược Quốc gia 
Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn. 
 
                                           TS Lê Văn Căn    

Giám đốc Tiểu hợp phần 1.2 Hỗ trợ Thực thi Chiến 
lược Quốc gia Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn 
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những chữ viết tắt  
 

 
- CBQL : Cán bộ quản lý 
 
- CLQG : Chiến lược Quốc gia 
 
- CNS-VSNT : Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn 
 
- CSSKBĐ : Chăm sóc sức khoẻ ban đầu 
 
- CTV : Cộng tác viên 
 
- GS-ĐG : Giám sát - Đánh giá 
 
- KH-CN-MT : Khoa học-Công nghệ và Môi trường 
 
- LHPN : Liên hiệp Phụ nữ 
  
- NCKH : Nghiên cứu khoa học 
 
- NSH -VSMTNT : Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn 
 
- TT-GD-TT : Thông tin - Giáo dục- Truyền thông 
 
- TTV : Tuyên truyền viên 
 
- AusAID : Cơ quan Phát triển Quốc tế ôxtrâylia 
 
- DANIDA : Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Đan Mạch 
 
- WHO : Tổ chức Y tế Thế giới 
 
- UNICEF : Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc 
 
- UNDP : Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc 
 
- WB : Ngân hàng Thế giới 
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Tóm tắt  
 
Ngày 25/8/2000 tại quyết định QĐ 104/2000/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ 
đã phê chuẩn Chiến lược Quốc gia Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn đến năm 
2020. Chiến lược đã cung cấp cho lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn phương hướng cũng như xác định rõ những mục tiêu cần đạt 
được đến năm 2020, trong đó Chương trình Mục tiêu Quốc gia Cấp nước sạch 
và Vệ sinh môi trường nông thôn được xem như một công cụ để thực hiện 
Chiến lược và công tác thông tin-giáo dục-truyền thông được xác định là một 
trong các giải pháp chủ yếu đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của chương trình. 
Chính vì vậy, cần thiết phải có một hướng dẫn cụ thể cho công tác thông tin-
giáo dục-truyền thông trong những năm tới với mục đích phát huy tối đa 
nguồn lực sẵn có của Chương trình Mục tiêu Quốc gia cũng như từng bước 
hoà nhập cách tiếp cận mới của Chiến lược vào việc thực thi Chương trình. 

 
Hướng dẫn này được xây dựng cho chu kỳ 4 năm tới, tức là đến năm 2005. 
Trọng tâm của nó là phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận 
dụng cơ hội sẵn có và giảm thiểu nguy cơ có thể xảy ra. Hướng dẫn cũng xác 
định những trọng tâm cần giải quyết trước mắt trong thời gian tới, đó là: 
 

 Củng cố tổ chức và tăng cường thể chế cho cả hệ thống TT-GD-TT 
từ trung ương đến cơ sở, bằng việc xác định cụ thể các chức năng, 
nhiệm vụ của các đơn vị truyền thông và có sự phân chia trách 
nhiệm liên ngành cụ thể.  

 
 Nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia công tác TT-GD-TT từ 

trung ương đến địa phương về lập kế hoạch, thực hiện, giám sát & 
đánh giá các hoạt động truyền thông, đặc biệt chú trọng tuyến xã, 
thôn, bản.  
 

 Nâng cao khả năng về phương pháp và nội dung đào tạo hỗ trợ công 
tác cấp nước và vệ sinh nông thôn, tập trung vào phương pháp cùng 
tham gia.  

 Cải tiến nội dung thông điệp và lựa chọn kênh truyền thông phù hợp 
để tiếp cận với các cộng đồng dân cư nông thôn khác nhau, hướng 
tới việc làm thay đổi hành vi vệ sinh một cách bền vững. 

 
 Xây dựng, củng cố và phổ biến các mô hình tốt và cách làm mới 

trong việc thực thi Chiến lược. 
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 Đảm bảo nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện có hiệu quả các 

hoạt động TT-GD-TT về cấp nước và vệ sinh nông thôn thông qua 
chiến lược tuyên truyền vận động. 

 
  

Các giải pháp then chốt cho cả giai đoạn 2002-2005 được xác định như 
sau: 
 

1. Lôi cuốn sự tham gia của lãnh đạo các cấp 
 
2. Lập kế hoạch truyền thông lồng ghép từ cộng đồng 
 
3. Nâng cao năng lực về lập kế hoạch và quản lý hoạt động truyền thông 

 
4. Phát triển các tài liệu TT-GD-TT cho các đối tượng khác nhau 

 
5. Mở rộng các hoạt động giáo dục vệ sinh giải trí cho trẻ em 

 
6. Tiến hành truyền thông đại chúng và các chiến dịch quốc gia  

 
7. Thu thập và phổ biến các bài học kinh nghiệm 

 
8. Tăng cường công tác giám sát- đánh giá 

 
 
Để thực hiện Hướng dẫn này, cần đảm bảo một số điều kiện hỗ trợ, ví dụ như 
cơ cấu tổ chức và cơ chế hợp tác liên ngành, trong đó vai trò trách nhiệm của 
các bên liên quan cần được làm rõ. Bên cạnh đó, một số hỗ trợ kỹ thuật nhằm 
xây dựng năng lực cũng rất cần thiết trong giai đoạn đầu của quá trình thực thi 
này.  Một yếu tố cơ bản cần tính đến là phải có  đủ ngân sách nhằm đảm bảo 
sự bền vững cho các hoạt động TT-GD-TT.   
 
1. Giới thiệu 
 
1.1 Bối cảnh 
 

Theo số liệu thống kê năm 2002, dân số Việt Nam đạt 80 triệu người,  
trong đó 80% sống tập trung ở khu vực nông thôn. Mặc dù tỷ lệ đói nghèo đã 
giảm đáng kể từ sau nỗ lực đổi mới năm 1986 của Chính phủ, nhưng tình 
trạng đói nghèo vẫn còn phổ biến ở các vùng nông thôn. Thu nhập bình quân 
đầu người hiện mới đạt khoảng 300 đô la Mỹ, sự khác biệt giữa người giàu và 
người nghèo ngày càng gia tăng.  
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Trong gần hai thập kỷ qua, mặc dù nguồn lực còn hạn chế, Chương 
trình Cấp nước sạch và Vệ sinh nông thôn đã có những nỗ lực đáng kể. Tính 
đến cuối năm 2001, đã có khoảng 46% số dân nông thôn được sử dụng nước 
sạch và khoảng 34% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Tuy vậy, tỷ lệ này 
còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số. Ngoài ra, việc sử dụng và bảo dưỡng các công trình còn chưa 
mang tính thường xuyên và bền vững. Các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh 
rất phổ biến và chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh thường gặp trong nhân 
dân. 

 
Trong Chiến lược Quốc gia Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn được xây 

dựng năm 1997 và được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ngày 25/8/2000,  
TT-GD-TT được xác định là một trong các giải pháp chủ yếu nhằm tăng nhu 
cầu cũng như sự lựa chọn đối với các công trình nước và vệ sinh, khuyến 
khích tự nguyện chi trả và thay đổi hành vi vệ sinh của người dân. được giao 
nhiệm vụ như là đơn vị đầu mối trong việc thực hiện Chiến lược Quốc gia Cấp 
nước và Vệ sinh Nông thôn, Bộ NN-PTNT, mà cụ thể là Trung tâm NSH và 
VSMTNT có nhiệm vụ xây dựng một kế hoạch tổng thể để có thể phối hợp và 
phát huy các nguồn lực sẵn có nhằm góp phần đạt được mục tiêu đề ra. Việc 
thay đổi hành vi luôn được xem là khó và mất nhiều thời gian, hơn nữa lại bị 
tác động rất lớn của những thay đổi kinh tế - xã hội, do đó định hướng cho 
hoạt động TT-GD-TT sẽ được xây dựng cho từng chu kỳ 5 năm. 
 

Bản hướng dẫn này được xây dựng dựa trên phân tích các mặt mạnh, 
mặt yếu, cũng như  các cơ hội thành công và các nguy cơ thất bại, và xác định 
những nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết trước mắt trong 5 năm tới. Nội dung 
của Hướng dẫn được thảo luận với các bộ, ngành liên quan như  Bộ 
NN&PTNT, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Trung tâm 
Giáo  dục Sức khoẻ-Bộ Y tế, Trung tâm NSH-VSMTNT, với đại diện của 20 
tỉnh và một số tổ chức quốc tế như DANIDA, UNICEF, AusAID, EAST. 
 
1.2 Mục đích và sử dụng 

 
Nội dung của Hướng dẫn thực hiện được xây dựng trên kinh nghiệm từ 

quá trình thực hiện các  chương trình, dự án về CNS-VSMTNT từ trước tới nay 
và áp dụng những bài học này vào trong cách tiếp cận mới của CLQG 
CN&VSNT. Hướng dẫn thực hiện khuyến khích cách lập kế hoạch từ dưới lên 
và các sáng kiến ở cơ sở, đồng thời gợi ý làm thế nào để phát huy tối đa thế 
mạnh của hệ thống tổ chức sẵn có trong việc cải thiện tình trạng nước và vệ 
sinh môi trường. 
  
Trong bối cảnh này, bản Hướng dẫn có thể được sử dụng nhằm: 
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• Xác định mục tiêu trước mắt, phân chia giai đoạn chiến lược và 
 trọng tâm của từng giai đoạn, chuẩn bị các nguồn lực để đạt 
 được  mục tiêu; 
 
• Cung cấp những hướng dẫn thực hiện cho các phòng truyền 

thông trung ương và tỉnh; 
 
• Gợi ý các mô hình cho việc huy động các nguồn nội lực và 

ngoại lực; 
 
 
• Khuyến khích quá trình lập kế hoạch và thực thi có nhiều ban 

ngành liên quan cùng tham gia. 
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2. cơ sở của hướng dẫn 
 
Phần này cung cấp một cái nhìn khái quát về quá trình lớn mạnh và phát triển 
cũng như sự thay đổi trong vai trò của các cơ quan, ban ngành tham gia vào 
hoạt động truyền thông trong lĩnh vực cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn và 
thay đổi hành vi vệ sinh.  Phần này cũng giới thiệu sự thay đổi chiến lược của 
Chiến lược nói chung, trong đó có công tác TT-GD-TT và ý nghĩa của nó. Bên 
cạnh đó, việc đi sâu phân tích điểm  mạnh cũng như điểm yếu, cơ hội và nguy 
cơ  cũng giúp xác định những tiền đề cơ bản để thiết lập nên cơ sở cho các giải 
pháp chính trong Hướng dẫn này. 
  
2.1 Sự phát triển truyền thông trong những năm trước 2000  

 
Từ năm 1955, Bộ Y tế đã triển khai nhiều chiến dịch và phong trào vệ sinh 
phòng bệnh. Hệ thống phát thanh các cấp được sử dụng có hiệu quả trong việc 
phổ cập trong nhân dân các kiến thức và biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Một 
trong những phong trào được sự hưởng ứng rộng rãi nhất là phong trào dứt 
điểm xây dựng 3 công trình vệ sinh  (hố xí 2 ngăn ủ phân tại chỗ, giếng nước 
và nhà tắm) do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động trong nhân dân nông thôn 
miền Bắc.  
 
UNICEF bắt đầu hỗ trợ Chương trình CNS&VSNT tại Việt Nam  năm 1982 và 
gần như là nhà tài trợ duy nhất trong lĩnh vực này trong nhiều năm. Với cách 
tiếp cận chính của Chương trình là tập trung chủ yếu vào xây dựng công trình 
cấp nước qui mô gia đình và nhà tiêu mẫu nên công tác truyền thông chủ yếu 
là vận động nhân dân “tiếp nhận dự án” và huy động đóng góp vật liệu địa 
phương, công lao động hay vốn đối ứng. 
 
Năm 1994, với Chỉ thị 200 TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm nước 
sạch và vệ sinh môi trường ban hành ngày 29/4/1994, vấn đề cấp nước sạch và 
vệ sinh môi trường đã được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu của các 
ban, ngành, chính quyền các cấp. Chỉ thị đã xác định "đây là trách nhiệm của 
tất cả các bộ, ngành và tổ chức xã hội có liên quan" (1).  Truyền thông đại 
chúng được sử dụng rộng rãi nhằm thu hút sự quan tâm của quần chúng đối 
với các vấn đề liên quan đến nước sạch và vệ sinh. đài phát thanh và vô tuyến 
truyền hình bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá thông tin, đặc 
biệt đã có chương trình “Vì chất lượng cuộc sống” trên TV dành riêng cho 
CNS&VSNT. Trong khi đó, các thông tin về nước sạch và vệ sinh môi trường 
thường chỉ được lồng vào các chương trình sức khoẻ khác. Tuần lễ NS&VSMT 
được khởi xướng trong thời gian này và vẫn được duy trì đều đặn hàng năm. 
 
Cũng từ 1994, giáo dục sức khoẻ được chính thức đưa vào chương trình giáo 
dục tiểu học như là một  môn học bắt buộc, trong đó có đề cập  các vấn đề sức 
khoẻ có liên quan đến nước sạch và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, do chỉ có 
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khoảng 50% số trường tiểu học có các công trình nước sạch và vệ sinh, chưa 
kể trong số đó có cả các công trình không hoạt động do bảo dưỡng không tốt,  
nên có thể nói kiến thức giáo dục vệ sinh trong sách vở vẫn chưa được đưa vào 
thực hành.  

 
Từ năm 1993, các đoàn thể quần chúng như Hội LHPN, Đoàn Thanh niên bắt 
đầu tham gia tích cực trong các hoạt động truyền thông tại cộng đồng. Hội 
LHPN đào tạo mạng lưới cộng tác viên sử dụng tài liệu "Khuyến khích sự 
tham gia cộng đồng" của Ngân hàng Thế giới trong công tác giáo dục vệ sinh 
và nâng cao năng lực cộng đồng, cũng như hỗ trợ việc thành lập các nhóm 
“phụ nữ tiết kiệm” giúp nhau xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp 
vệ sinh.   

 
 đoàn Thanh niên thường được đánh giá cao trong việc tổ chức các chiến dịch 
truyền thông và đóng vai trò năng động, xung kích trong các phong trào và là 
thành phần năng động nhất so với các đoàn thể quần chúng khác. Hoạt động 
của đoàn thường là tập huấn, họp thanh niên cơ sở, tham gia các chiến dịch, 
tổ chức cuộc thi viết, vẽ, hay sáng tác các bài hát, kịch bản, hay sản xuất các 
tài liệu truyền thông.  
 
Bộ y tế đã gắn các hoạt động truyền thông về nước sạch và vệ sinh với các 
chương trình sức khoẻ nội bộ ngành y tế, ngoài ra còn hợp tác với các đoàn thể 
quần chúng, và Bộ giáo dục & Đào tạo. Cán bộ y tế thường đóng vai trò quan 
trọng trong việc tiến hành các hoạt động giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng. 
 
Tuy nhiên, do tất cả các hoạt động kể trên chưa có hệ thống  giám sát-đánh 
giá về kiến thức - thái độ - thực hành thường xuyên nên rất khó đánh giá hiệu 
quả thực tế của các hoạt động trong việc thay đổi hành vi vệ sinh của người 
dân. 
 
Năm 1998, Chính phủ chính thức phê chuẩn Chương trình Mục tiêu Quốc gia 
Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn với 4 nội dung chính là 1) Cấp 
nước sạch nông thôn; 2) Xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 3) Xử lý 
chuồng trại hợp vệ sinh; và 4) Xử lý chất thải làng nghề. Bộ NN&PTNT được 
giao nhiệm vụ làm cơ quan điều phối thực hiện Chương trình. Hoạt động TT-
GD-TT chủ yếu là truyền thông đại chúng và xây dựng các mô hình điểm. 
 
2.2 Sự thay đổi trong phương thức truyền thông mới 
 
Cách tiếp cận phổ biến trong nhiều năm trước đây là truyền mệnh lệnh từ trên 
xuống. Theo cách tiếp cận này, "cấp trên" xây dựng mục tiêu, cán bộ là người 
truyền lệnh, dân là người nhận lệnh và thực hiện một cách thụ động. 
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Cách tiếp cận được môt tả trong hình  dưới đây cho thấy từ trước tới nay, Nhà 
nước đóng vai trò chủ đạo trong việc lập kế hoạch, lựa chọn công nghệ cấp 
nước, bao cấp cho việc xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình cấp nước 
sạch và vệ sinh. Hơn nữa, kế hoạch đầu tư được xây dựng dựa trên các chỉ tiêu 
của Nhà nước và nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ, nên không những người 
dân ít được thông báo từ đầu, mà nội dung của TT-GD-TT chỉ chủ yếu là giáo 
dục vệ sinh, khuyến khích người dân tiếp nhận viện trợ  và đóng góp vật liệu 
địa phương, công lao động và một phần kinh phí. Người dân cảm thấy không 
hoặc ít có trách nhiệm đối với việc bảo vệ và bảo dưỡng các công trình nước 
sạch và vệ sinh công cộng.  
 
Sau nhiều nghiên cứu và đánh giá nghiêm túc các bài học rút ra trong thời 
gian trước, Chính phủ và các nhà tài trợ nhận thấy rằng động lực chính giúp 
đảm bảo công trình bền vững phải là "nếu người sử dụng thực sự muốn có các 
công trình nước và vệ sinh thì người ta sẽ tự lên kế hoạch để có công trình cho 
họ". Theo cách tiếp cận mới là đáp ứng dựa vào nhu cầu, người sử dụng sẽ tự 
lập kế hoạch và xây dựng công trình nước và vệ sinh của họ với sự giúp đỡ của 
Nhà nước và nhà tài trợ. Như vậy, người sử dụng sẽ tự lựa chọn công nghệ, địa 
điểm, mức chi trả cho xây dựng và quản lý việc vận hành các công trình cấp 
nước và vệ sinh. Người sử dụng cũng quyết định tự thực hiện hay thuê thông 
qua đấu thầu và chọn thầu giữa các doanh nghiệp và tư nhân tham gia trong 
lĩnh vực này. Người sử dụng cũng quyết định đầu tư toàn bộ hay tham gia các 
nhóm để xin vay vốn hay trợ cấp từ Nhà nước. Tóm lại, các cơ quan nhà nước 
chỉ làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ, quản lý chứ không làm thay. 
 
Do người sử dụng phải chi trả toàn bộ hay phần lớn mọi phí tổn xây dựng, vận 
hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình đó nên các can thiệp TT-GD-TT phải 
được tiến hành trước khi lập dự án hay xây dựng công trình nhằm hướng dẫn 
người sử dụng hiểu biết về công nghệ, kỹ thuật, quản lý vận hành, cơ chế tài 
chính, tín dụng để giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn. Công tác TT-
GD-TT nếu được tiến hành thường xuyên liên tục trước, trong và sau khi xây 
dựng các công trình cấp nước và vệ sinh chắc chắn sẽ góp phần quan trọng 
giúp người dân đảm bảo tính bền vững của các hoạt động này.   
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 Sự chuyển đổi trong cách tiếp cận của Chiến lược 
 
          Quá trình thực hiện Chiến lược CNS&VSNT 
 
                                                                                                           2020 
          Hướng vào cộng đồng và người sử dụng 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Từ 
                định hướng chỉ đạo 

                                  đến 
               Cộng đồng làm chủ 

Ngân sách 
nhà nước là 
chủ yếu 

Lập kế 
hoạch theo 
chỉ tiêu 

Nhà nước 
chọn công  
nghệ 

Nhà nước 
xây dựng và 
bảo dưỡng 

Cộng đồng 
được thông 
báo và đóng 
góp 

Cộng đồng 
thực hiện và 
chi trả 

Doanh 
nghiệp & tư 
nhân tham 

iCộng đồng 
lựa chọn 
công nghệ 

Tổng hợp 
nhu cầu từ 
cộng đồng 

Chỉ đạo 

Thông tin về 
sức khoẻ, 
công nghệ, 
tín dụng cho 
cộng đồng 

Cộng đồng là người tiếp nhận 
thụ động 

 
        đáp ứng dựa vào nhu cầu 
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Chiến lược Quốc gia Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn đến 2020 được phê 
chuẩn năm 2000 đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của TT- GD -TT và sự tham 
gia của cộng đồng, coi yếu tố này là giải pháp hàng đầu có tầm quan trọng 
lớn lao đối với thành công của Chiến lược phát triển. Vai trò cơ bản của Nhà 
nước trong tương lai chỉ tập trung vào các hoạt động TT- GD - TT và quản lý 
hơn là trực tiếp xây dựng các công trình CNS-VSNT.  

 
Đây thực sự là một định hướng chiến lược hướng tới sự thay đổi từ cách tiếp 
cận theo chỉ tiêu sang cách tiếp cận đáp ứng dựa vào nhu cầu. Do vậy, mục 
tiêu  của các hoạt động TT- GD - TT sẽ là: 
 

• Tăng nhu cầu dùng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.  
 

• Khuyến khích người dân tự nguyện đóng góp tài chính để xây 
dựng công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. 

 

• Cung cấp thông tin cần thiết để người dân có thể tự lựa chọn loại 
công nghệ cấp nước và nhà vệ sinh phù hợp. 

 

• Nâng cao hiểu biết của người dân về vệ sinh và mối liên quan 
giữa vệ sinh, cấp nước với sức khoẻ. 

 
Nói một cách ngắn gọn,  mục tiêu tổng quát của công tác truyền thông là phát 
huy năng lực và nội lực của người dân trong việc tự quyết định về loại hình 
công nghệ, hành vi vệ sinh cũng như việc chi trả cho công trình cấp nước và 
vệ sinh.  
    
 
2.3 Phân tích tình hình 
 
điểm mạnh 
 

• Sự quan tâm và ưu tiên của Đảng và Chính phủ đối với việc đảm bảo 
nước sạch và vệ sinh môi trường cho nhân dân, thể hiện ở rất nhiều văn 
bản và chỉ thị có liên quan. Cụ thể nhất là việc phê chuẩn Chương trình 
Mục tiêu Quốc gia Cấp nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn 
đến 2005 và Chiến lược Quốc gia  Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn đến 
năm 2020.   

 



 
 
 
Hướng dẫn hoạt động Thông tin-Giáo dục-Truyền thông đến 2005 

Trung tâm Nước sinh hoạt & Vệ sinh môi trường nông thôn, 8/2002 

15 

 

• Diện bao phủ của các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng gia 
tăng, ngay cả ở các vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số. Hiện 
nay diện phủ sóng phát thanh đã đạt 95%, truyền hình 85%. Chính phủ 
đã xác định ưu tiên “phát triển và hiện đại hoá mạng lưới thông tin đại 
chúng với mục tiêu đến năm 2010 hoàn thành cơ bản việc phổ cập các 
phương tiện phát thanh,  truyền hình đến mọi gia đình” (4). 

• Mạng lưới cộng tác viên đã được thiết lập rộng khắp, bao gồm các cán 
bộ đoàn thể địa phương  của các hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, các hội 
như nông dân, y tế, giáo viên, cựu chiến binh, v.v... Những người này 
có thể là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, có lương hay là tình nguyện 
viên.  

 
• Hệ thống cán bộ y tế đến tận thôn bản có nhiều kinh nghiệm thực hiện 

các chương trình chăm sóc sức khoẻ như dinh dưỡng, tiêu chảy, v.v., 
trong đó có nội dung khuyến khích sử dụng công trình nước sạch và 
nhà vệ sinh. Hơn nữa, ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu với nhiều thành 
phần ngoài y tế đã được thành lập ở hầu hết các xã. 

 
• Đã xuất hiện những mô hình điểm, điển hình tiên tiến về cách tiếp cận 

dựa vào nhu cầu. Những mô hình này có cả các thành phần tư nhân 
tham gia. 

 
điểm  yếu 

 
• Sự phối hợp giữa các cơ quan ngang cấp chưa chặt chẽ do cơ cấu tổ 

chức theo chiều dọc của các bộ, ban, ngành tham gia vào công tác 
truyền thông. Sự thiếu hợp tác được thể hiện ở tính thiếu nhất quán của 
thông điệp và chưa có sự trao đổi tài liệu, chương trình tập huấn, chia 
sẻ kết quả nghiên cứu và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng.  

 
• Thiếu cán bộ truyền thông tại trung tâm nước sinh hoạt & vệ sinh môi 

trường nông thôn cả cấp trung ương lẫn cấp tỉnh. Hiện tại, Trung tâm 
trung ương đã thành lập một bộ phận truyền thông chuyên trách. Đối 
với cấp tỉnh, mới chỉ có một số ít trung tâm cử 1 người chuyên trách 
công tác truyền thông, còn đại đa số là cán bộ kiêm nhiệm. Cộng tác 
viên cơ sở chủ yếu làm việc tự nguyện. 

 
• Cán bộ truyền thông của trung tâm các cấp  còn thiếu kiến thức và kinh 

nghiệm, đặc biệt trong việc sử dụng các phương pháp cùng tham gia. 
Hơn nữa, vai trò và chức năng của trung tâm cấp nào điều phối hợp các 
hoạt động TT - GD - TT thúc đẩy việc thực hiện Chiến lược Quốc gia 
cũng chưa được làm rõ. 
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• Đào tạo về giáo dục vệ sinh và sự tham gia của cộng đồng còn ít và 
phân tán. Hiện tại, các trường đại học y có giảng dạy về giáo dục sức 
khoẻ, nhưng tập trung vào lý thuyết hơn kỹ nắng thực hành, trong khi 
các trung tâm giáo dục sức khoẻ chỉ cung cấp những khoá ngắn hạn.  
Các tổ chức đoàn thể đào tạo cho cán bộ và tuyên truyền viên một cách 
riêng rẽ. Chương trình thường tập trung vào đào tạo giảng viên cấp tỉnh, 
thời gian đào tạo cho nhân viên tuyến xã/thôn bản thường ngắn, và 
chưa có hệ thống theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ sau đào tạo.  

 
• Thông điệp và thông tin thường được truyền đạt theo chiều từ trên 

xuống, ít có cơ hội cho đối tượng thảo luận và giải thích một cách rộng 
rãi. 

 
• Thông điệp chưa hấp dẫn và tài liệu truyền thông chưa xuống được đến 

tuyến dưới. Việc sản xuất tài liệu còn theo xu hướng đại trà, chưa 
hướng tới các nhóm đối tượng khác nhau.  

 
• í t tư liệu và hiểu biết về tính hiệu quả của các can thiệp truyền thông 

khác nhau. Chưa có nhiều nghiên cứu, điều tra về thay đổi hành vi liên 
quan đến cấp nước & vệ sinh. Bên cạnh đó,  kết quả nghiên cứu nếu có 
cũng chưa được sử dụng một cách hiệu quả.  

 
• Thiếu kinh phí cho các hoạt động TT- GD -TT.  Trong đa số các trường 

hợp, đặc biệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia, ngân sách dành cho 
truyền thông chiếm tỷ lệ rất ít so với ngân sách dành cho xây dựng. 
Kinh phí thấp đã hạn chế các nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả 
truyền thông, đặc biệt cho vùng sâu, vùng xa, nơi công tác truyền thông 
đòi hỏi thậm chí nhiều thời gian và nỗ lực. Hơn nữa, kinh phí này 
thường được sử dụng chủ yếu cho họp và tập huấn. 

 
Cơ hội 
 

• Các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ ngày 
càng đánh giá cao vai trò của truyền thông, nhất là cho vùng khó khăn, 
coi đây là một điều kiện cần thiết đảm bảo tính bền vững của dự án. 

 
• Chiến lược Quốc gia Cấp nước và Vệ sinh nông thôn tạo định hướng 

chung cho tất cả các ngành, các cấp và thu hút sự chú ý của các nhà tài 
trợ. 

 
• Công nghệ thông tin mới được khuyến khích áp dụng trong việc đưa 

thông tin, như việc xây dựng và giới thiệu trang web của Trung tâm 
Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn trung ương, cũng như 
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việc kết nối internet với các trung tâm cấp tỉnh. Chính phủ cũng đang 
thử nghiệm thiết lập internet tại các trạm bưu điện xã.  

• Loại hình giáo dục thông qua giải trí đã được thử nghiệm và cho kết 
quả đáng khích lệ, ví dụ như phim truyền hình nhiều tập phòng chống 
HIV/AIDS (tổ chức CARE Quốc tế), loạt phim hoạt hình và truyện 
tranh về quyền trẻ em với nhân vật Mai (Meena) (UNICEF) hay 
Chương trình sân khấu học đường (Nhà hát Tuổi trẻ và Bộ giáo dục), 
v.v... 

 
Nguy cơ 
 

• Đói nghèo, dân trí thấp và điều kiện sống biệt lập  hạn chế người nghèo 
tiếp cận với thông tin và kỹ thuật mới trong việc giúp họ cải thiện điều 
kiện sống. 

 
• Thiên tai hay những sự cố tự nhiên-xã hội xảy ra thường xuyên ví dụ 

như lũ lụt,... 
 
• Kết quả của TT-GD-TT phụ thuộc vào các hợp phần khác. Ví dụ sự 

chậm trễ trong việc xác định các loại hình công nghệ đặc thù cho các 
vùng địa lý khác nhau sẽ làm chậm tiến độ của truyền thông. 

 
• Thay đổi hành vi là một quá trình lâu dài, trong khi nguồn lực chỉ đủ để 

duy trì các hoạt động truyền thông trong một thời gian ngắn. 
 
• Mỗi nhà tài trợ áp dụng một chính sách ưu tiên riêng, trong đó bao gồm 

cả cách tiếp cận truyền thông và tham gia của cộng đồng. Trên thực tế, 
điều này đã gây không ít khó khăn trong việc phối hợp hoạt động và 
làm cho các bên tham gia lúng túng.  

 
 

3.  Phương hướng của hoạt động thông tin-giáo 
 dục-truyền thông 
 
Phần này mô tả phương hướng cho các can thiệp truyền thông được sử dụng 
trong 4 năm tới, từ 2002 đến 2005.  Các trọng tâm này được xây dựng trên cơ 
sở  phát huy điểm mạnh và các cơ hội như đã phân tích trong phần 2, và được 
thiết kế nhằm khắc phục những điểm yếu và giảm thiểu những rủi ro khách 
quan. Các nguyên tắc đã được xác định của Chiến lược Quốc gia sẽ là nền 
tảng cho các các hoạt động truyền thôn trong tương lai.  
 
3.1 Các nguyên tắc định hướng  
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Chiến lược Quốc gia Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn bao gồm một số nguyên 
tắc quan trọng liên quan đến lập kế hoạch và thực thi các hoạt động truyền 
thông. Các nguyên tắc này được tóm tắt như sau: 
 
Tập trung vào người nghèo 
 
Do người nghèo ít được tiếp cận với thông tin và có trình độ học vấn thấp, nên 
cần đưa các hoạt động TT-GD-TT đến với họ. Ngoài ra, cần đảm bảo người 
nghèo, dù là nam giới hay phụ nữ, được là thành viên của nhóm người sử dụng 
cũng như tham gia vào quá trình ra quyết định và hoạt động giám sát. 
 
áp dụng các phương pháp tham gia 
 
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hoạt động truyền thông đạt hiệu quả cao nhất 
khi áp dụng phương pháp cùng tham gia.  Do vậy trọng tâm sẽ là thiết lập một 
sự đối thoại cởi mở  đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để giúp 
người dân đưa ra quyết định của chính họ.  
 
Lồng ghép các nội dung và hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông  

 
Phương pháp lồng ghép được sử dụng để tạo điều kiện cho mọi người dân có 
thể cùng một lúc tiếp cận được với nhiều loại thông tin mà họ cần, trên cơ sở 
đó đưa ra quyết định của mình. Ví dụ, kiến thức về các vấn đề vệ sinh và sức 
khoẻ cần đi kèm với thông tin về kỹ thuật và chi phí của các công nghệ khác 
nhau, cách trang trải chi phí xây dựng (bằng tiết kiệm, vay vốn hay trợ cấp), 
các yêu cầu về thủ tục, v.v... Các tuyên truyền viên đóng vai trò hết sức quan 
trọng trong việc lồng ghép công tác TT-GD-TT vào các chủ đề  khác nhau 
 
Công tác TT-GD-TT phải được tiến hành ở tất cả các cấp, đặc biệt chú 
trọng tập trung vào cấp xã và thôn bản. 
 
Các tuyên truyền viên phải được tập huấn, có đủ tài liệu, và được hỗ trợ để 
thực hiện công tác của mình.  Bên cạnh đó, cán bộ các ban ngành, đoàn thể 
liên quan cũng cần hiểu rõ nguyên tắc và các giải pháp chủ yếu của Chiến 
lược để xác định vai trò của mình. 
 
Xem xét sự khác biệt 
 
Những đặc thù về tập quán, truyền thống, dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội, 
trình độ dân trí cần phải được xem xét khi lập kế hoạch và thực thi các hoạt 
đông TT-GD-TT. 
 
Chú trọng đến vấn đề giới 
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Điều này có nghĩa là cần phải xem xét vai trò và trách nhiệm của cả phụ nữ và 
nam giới về các thói quen vệ sinh, đảm bảo quyền bình đẳng của cả phụ nữ và 
nam giới trong việc tham gia công tác lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các 
hoạt động. Các vấn đề về giới cũng  cần phải được xem xét trong các hoạt 
động liên quan đến công tác thực thi Chiến lược Quốc gia và không giới hạn ở 
mức lồng ghép vào các hoạt động TT-GD-TT.  

 
Đặc biệt khuyến khích việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh 
 
Một số nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy rằng nói chung thì người dân ưu tiên 
nhiều hơn vào việc đầu tư nâng cấp các công trình nhà ở, thiết bị cấp nước 
sạch hơn là xây dựng và sử dụng các nhà tiêu hợp vệ sinh. Vì vậy, hoạt động   
TT-GD-TT phải đặc biệt chú trọng vào việc thúc đẩy công tác xây dựng và sử 
dụng nhà tiêu hợp vệ sinh làm cho người dân hiễu rõ về mối liên hệ giữa công 
trình vệ sinh, cấp nước và sức khoẻ. 
 
Sự tham gia của nhiều ngành vào công tác TT-GD-TT  
 
Theo Chiến lược Quốc gia thì nhiều ban, ngành thuộc tất cả các cấp sẽ tham 
gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện công tác TT-GD-TT. Do đó cần đảm 
bảo việc phối hợp chặt chẽ để các ngành có thể lồng ghép các hoạt động của 
mình và tuân thủ phương pháp TT-GD-TT chung nhằm cung cấp cho người 
dân những thông tin chính xác và nhất quán. 
 
Đảm bảo có đủ ngân sách cho công tác TT-GD-TT 
 
Chiến lược quốc gia nhấn mạnh phân bổ đầy đủ ngân sách cho công tác truyền 
thông. Điều này được xem là quan trọng hơn việc hỗ trợ vốn xây dựng các 
công trình cấp nước và vệ sinh. 
 
3.2 Các mục tiêu chính của chu kỳ 2001-2005  
 
Từ năm 2005, các hoạt động TT-GD-TT sẽ bắt đầu được chuyển hướng theo 
cách tiếp cận mới của Chiến lược Quốc gia Cấp nước sạch và vệ sinh nông 
thôn. Bảng dưới đây mô tả hoạt động trọng tâm cần phải thực hiện trong giai 
đoạn này.  
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Năm Trọng tâm 
 
            2002 
 
 
 
             2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            2004 
 
 
 
 

2005 
 
 

 
• Tăng cường nhận thức của các nhà làm chính sách về 

Chiến lược Quốc gia CNVSNT 

• Đẩy mạnh hợp tác liên ngành và thiết lập cơ chế điều phối 

• Nâng cao năng lực xây dựng và quản lý kế hoạch truyền 
thông cho cán bộ truyền thông các cấp 

• Thực hiện các hoạt động nghiên cứu/giám sát và phát triển 
các cách tiếp cận mới 

• Mở rộng và tăng cường các hoạt động TT-GD-TT, chú 
trọng việc sử dụng các phương pháp cùng tham gia 

• Sản xuất và phân phối tài liệu truyền thông 

• Nghiên cứu, giám sát và thử nghiệm một số mô hình can 
thiệp 

• Đánh giá  giữa kỳ và điều chỉnh kế hoạch cho những năm 
sau. 

• Mở rộng các hoạt động TT-GD-TT và áp dụng phương 
pháp cùng tham gia 

• Tiếp tục nâng cao chất lượng và điều chỉnh các hoạt động 
TT-GD-TT và sản xuất tài liệu 

• Phố biến  kinh nghiệm, mô hình tốt 
• Đánh giá kết quả đạt được và xây dựng hướng dẫn thực 

hiện cho  giai đoạn sau. 
 

 
 
Hai năm đầu 2002 và 2003 sẽ được coi là giai đoạn lớn mạnh tập trung vào 
việc củng cố hợp tác liên ngành và các nỗ lực đIũu phối, xây dựng năng lực, 
sản xuất, phân phối các tàI liệu IEC, thảo luận và xây dựng các tàI liệu hướng 
dẫn, nghiên cứu truyền thông và thiết lập một môI trường thuận lợi tạo điều 
kiện cho việc triển khai tiếp theo. Nếu những can thiệp truyền thông này được 
thực hiện một cách thích hợp, nó sẽ tạo cơ sở để mở rộng các hoạt động tiếp 
theo. Kết thúc năm 2003, nên tiến hành hành một đánh giá giữa kỳđể đIũu 
chỉnh kịp thời kế hoạch cho những năm sau. 
 
Trong năm 2004 đến 2005, các hoạt đọng IEC cần được đIũu chỉnh và mở 
rộng trên cơ sở những bàI học được rút ra từ những thành công và thất bại. 
Trọng tâm của giai đoạn này sẽ là tư liệu hoá và phổ biến rộng rãI những mô 
hình tốt. Kết quả đánh giá sẽ đặt cơ sở cho những năm tiếp sau đó. 
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4. Các giải pháp chủ yếu 
 
Các giải pháp  mô tả sau đây chỉ được xem như gợi ý cho các nhà lãnh đạo và 
các bộ làm công tác truyền thông các cấp và cần được xem xét, điều chỉnh cho 
phù hợp với thực tế và nhu cầu của từng địa phương. Do vậy, dựa trên hướng 
dẫn tổng thể này, từng ban ngành và tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch của riêng 
mình, lấy cơ sở là các nguyên tắc định hướng về truyền thông của Chiến lược 
Quốc gia. 
 
4.1 Lôi cuốn sự tham gia của lãnh đạo các cấp 
 
Lãnh  đạo các cấp của UBND, các ban ngành liên quan và đoàn thể xã hội cần 
hiểu rõ nguyên tắc và cách tiếp cận của Chiến lược Quốc gia và cam kết ủng 
hộ  thực hiện Chiến lược. Điều này có thể thực hiện được bằng việc cung cấp 
thông tin thường xuyên thông qua trang web, bản tin, thông tin đại chúng, hội 
thảo, v.v.  Ngoài ra, các chủ đề liên quan đến cấp nước và vệ sinh cần được 
lồng ghép vào tất cả các chương trình có liên quan do các ban ngành, đoàn thể 
đang tiến hành. 
 
Duy trì sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các nhà lãnh đạo tôn giáo và 
cộng đồng trong các hoạt động TT-GD-TT là rất cần thiết. 
 
4.2 Lập kế hoạch truyền thông lồng ghép 
 
Lập kế hoạch dựa vào nhu cầu đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực từ phía 
cộng đồng. Điều đó có nghĩa là các hoạt động truyền thông phải được đưa ra 
trên cơ sở nhu cầu của làng/xã và do chính cộng đồng tự xây dựng. Cần nhớ 
rằng hoạt động truyền thông phải được lồng chặt chẽ vào các hoạt động liên 
quan tới tài chính, kỹ thuật và thể chế.  
 
Để đảm bảo sự tham gia tích cực của các ban ngành có liên quan, bản hướng 
dẫn này đề xuất thành lập một nhóm công tác hay ban chỉ đạo về TT-GD-TT 
các cấp. Các ban ngành tham gia trên cơ sở hợp tác và vai trò đầu mối/điều 
phối sẽ được giao cho đơn vị nào được lựa chọn.  
 
Theo phương thức nói trên,  các xã sẽ xây dựng kế hoạch về hoạt động truyền 
thông liên quan đến cấp nước và vệ sinh có sử dụng phương pháp cùng tham 
gia và gửi lên cấp trên (huyện). Nhóm công tác, hay ban chỉ đạo về TT-GD-
TT huyện, được sự tư vấn của tỉnh, sẽ quyết định những hoạt động truyền 
thông nào cần thực hiện và các cơ quan liên quan như trung tâm nước, y tế, 
giáo dục, đoàn thể sẽ lựa chọn thực hiện hoạt động nào dựa vào đặc điểm và 
thế mạnh riêng của mình để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của cộng đồng. Trung 
tâm nước và các cấp quản lý  sẽ chỉ đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật 
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cho việc xây dựng kế hoạch chi tiết tại xã (tham khảo phụ lục 3. Hướng dẫn 
thực thi cách tiếp cận dựa vào nhu cầu). 
 
Đây là một quá trình có nhiều bên tham gia và đòi hỏi thời gian và kỹ năng. 
Cần thấy rằng việc áp dụng cách tiếp cận dựa theo nhu cầu của Chiến lược vào 
các dự án hiện tại, đặc biệt là đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia sử dụng 
vốn ngân sách là chủ yếu, sẽ không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. 
Do vậy, trong thời gian chuyển tiếp này, bước đầu tiên cần làm là đảm bảo các 
hoạt động TT-GD-TT phải được lồng ghép chặt chẽ vào tất cả các giai đoạn 
của một dự án “truyền thống” (tham khảo phụ lục 4. Hướng dẫn kết hợp hoạt 
động truyền thông vào chương trình cấp nước và vệ sinh). 
 
 4.3 Nâng cao năng lực trong lập kế hoạch và quản lý hoạt động truyền 
 thông  
 
Việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động truyền thông theo cách tiếp cận 
dựa vào nhu cầu như mô tả ở phần trên yêu cầu định hướng lại và đào tạo 
không chỉ cho những người đang công tác trong ngành nước, mà còn cho cả 
các bên tham gia khác. Với mục đích đảm  bảo chất lượng và hiệu quả bền 
vững của các hoạt động đào tạo, việc cần thiết đầu tiên là có một đội ngũ 
giảng viên chủ chốt cấp trung ương và cấp tỉnh có kỹ năng thiết kế chương 
trình và giảng dạy theo phương pháp cùng tham gia. Nhóm giảng viên trung 
ương sẽ đào tạo giảng viên cấp tỉnh, và những người này sẽ là giảng viên cho 
các lớp tập huấn  cấp huyện và xã. 

 
Ban chỉ đạo TT-GD-TT (hay nhóm công tác TT-GD-TT) cấp trung ương cần 
tập hợp và nghiên cứu các chương trình cũng như tài liệu tập huấn hiện tại các 
ban ngành đoàn thể đang sử dụng. Nhằm đảm bảo tính thống nhất của nội 
dung ở tất cả các cấp, điều thiết yếu nhất là xây dựng một bộ tài liệu đào tạo 
về truyền thông thay đổi hành vi trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh cho các 
đối tượng giảng viên các cấp. Nội dung của tài liệu có thể bao gồm  những 
kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến cấp nước và vệ sinh, nguyên tắc 
và cách tiếp cận của chiến lược, các bước lập kế hoạch và quản lý các hoạt 
động truyền thông thay đổi hành vi, giáo dục sức khoẻ, phương pháp tập huấn 
cùng tham gia, v.v... 
 
Khi sử dụng bộ tài liệu này, từng ban ngành, đoàn thể sẽ thiết kế khoá đào tạo 
dựa theo hoàn cảnh và điều kiện của mình. Ví dụ như, cán bộ Trung tâm 
NSH&VSMTNT chú trọng hơn đến việc lập và quản lý kế hoạch, cán bộ y tế 
lại chú trọng các bệnh  liên quan đến nước và vệ sinh, trong khi đó phương 
pháp cùng tham gia đóng vai trò quan trọng trong tất cả các quá trình. Nói 
chung, các khoá đào tạo cần được thiết kế cẩn thận dựa trên đánh giá nhu cầu.  
 
4.4 Phát triển tài liệu truyền thông cho các đối tượng khác nhau 
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Cần tiến hành nghiên cứu phân loại các nhóm đối tượng không những về kiến 
thức, thái độ, thực hành liên quan đến nước sạch và vệ sinh, mà còn về khía 
cạnh tâm lý như các giá trị, thái độ, niềm tin, lối sống trước khi xây dựng 
thông điệp và tài liệu để  đảm bảo đối tượng tiếp nhận được thông điệp. Các 
thông tin này cũng có thể thu được theo hệ thống giám sát thường xuyên. 
 
Các tài liệu truyền thông có thể được thiết kế ở cấp trung ương hay tỉnh dựa 
trên kết quả nghiên cứu đối tượng, và mẫu này sẽ được sửa đổi tại địa phương  
cho nhằm đảm bảo thích hợp với từng khu vực. Cần khuyến khích sự tham gia 
của các hoạ sĩ, nghệ sĩ địa phương.  
 
Khuyến khích sử dụng phối hợp nhiều kênh truyền thông khác nhau. Các loại 
hình giáo dục-giải trí nên được thử nghiệm, ví dụ áp dụng dưới dạng tiểu 
phẩm hay kịch truyền thanh-truyền hình, phim video, văn nghệ điạ phương, 
sân khấu truyền thống, các cuộc thi... Sự  tham gia của các đoàn thể quần 
chúng rất hiệu quả trong cách tiếp cận này.  
 
Tuy nhiên cần ưu tiên cung cấp cho các tuyên truyền viên tuyến sơ sở đầy đủ 
thông tin và các tài liệu thích hợp với chất lượng tốt, dùng lâu dài. Nên có 
nhiều sản phẩm nghe - nhìn cho trẻ em hay nhân dân ở các vùng có trình độ 
văn hoá thấp. 
 
4.5 Mở rộng giáo dục sức khoẻ dưới hình thức giải trí cho trẻ em 

 
Bản thân trẻ em sẽ là những “người đưa tin về sức khoẻ” tốt nếu các em chia 
sẻ những gì các em học ở trường với bạn bè, cha mẹ, gia đình, hàng xóm. Vì 
chương trình giảng dạy trong nhà trường đã rất chặt chẽ nên cách tiếp cận sẽ 
chủ yếu tập trung vào cải tiến phương pháp và xây dựng các bộ tài liệu giảng 
dạy cho giáo viên và sự tham gia của trường vào các chiến dịch tại địa phương 
hay cấp quốc gia.   
 
Trọng tâm của việc giáo dục sức khoẻ cho trẻ em là tổ chức các hoạt động xã 
hội hay ngoại khoá như thi viết, vẽ, sáng tác, kể chuyện, biểu diễn văn nghệ, 
trò chơi v.v trong các chiến dịch truyền thông hàng năm, hay trong hoạt động 
ngoại khoá thường xuyên. Giáo viên cần được đào tạo và khuyến khích sử 
dụng phương pháp giáo dục tích cực lấy học viên làm trung tâm, đồng thời sử 
dụng tài liệu nghe nhìn hỗ trợ.  

 
Ngoài ra, phương pháp "Trẻ em với trẻ em" và quan điểm “ Tăng cường sức 
khoẻ trong trường học” đã từng được thí điểm tại một số trường cần được đánh 
giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và xem xét khả năng nhân rộng.  
 
4.6 Tổ chức truyền thông đại chúng và chiến dịch quốc gia 
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Bộ NN & PTNT phối hợp với các ban ngành, đoàn thể quần chúng có trách 
nhiệm phát động các chiến dịch quốc gia. Các phương tiện thông tin đại chúng 
như đài, vô tuyến truyền hình nên được chú trọng sử sông tại cấp quốc gia, 
còn cấp cơ sở nên tập trung vào các hoạt động tạo sự đối thoại trực tiếp với 
cộng đồng như họp thôn/xóm, trao đổi chuyên đề với sự tham gia của các 
chuyên gia, v.v.... Mỗi chiến dịch nên tập trung vào một chủ đề cụ thể.  Trong 
2 năm đầu tiên của chu kỳ này, nên tập trung vào việc giải thích và truyền bá 
các phương châm và nguyên tắc của Chiến lược Quốc gia. Khuyến khích việc 
đánh giá trước và sau chiến dịch. 
 
Báo chí đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá thông tin, vì thế, cần 
có kế hoạch hỗ trợ nâng cao nhận thức của đội ngũ phóng viên viết về lĩnh vực 
này. Có thể tổ chức các khoá tập huấn cho họ để nâng cao nhận thức về Chiến 
lược cũng như các vấn đề chính đang được quan tâm và cần đến tiếng nói của 
báo chí hiện nay. Các cuộc họp báo ở cấp trung ương, tỉnh và các chuyến đi 
thực địa nên được tiến hành có định kỳ nhằm giúp báo chí kịp thời nắm bắt và 
phản ánh kịp thời những biến chuyển trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông 
thôn cũng như  cổ vũ các mô hình tiên tiến. Ngoài ra, để thông tin kịp thời cho 
báo chí, các thông cáo báo chí ở cấp trung ương cũng như các tài liệu đề cập 
các khía cạnh công nghệ và tài chính, tiến độ cũng như kết quả hoạt động của 
chương trình  nên  được soạn thảo và cung cấp đều đặn cho báo chí.   
 
4.7 Phổ biến các mô hình tốt và điển hình tiên tiến 
 
Thông tin về các mô hình và điển hình tiên tiến trong việc áp dụng nguyên tắc 
phát triển bền vững cần được thu thập, ghi thành tư liệu, có thể dưới dạng tài 
liệu viết hay tài liệu hình. Kết quả cũng như bài học rút ra từ các mô hình này 
sẽ được phổ biến rộng rãi cho các địa phương khác thông qua các kênh truyền 
thông khác nhau như thông tin đại chúng, tài liệu in ấn, báo điện tử, hội nghị 
báo cáo điển hình, v.v... Việc thu thập và đánh giá các mô hình này cần sự hợp 
tác chặt chẽ của các ngành chuyên môn để đảm bảo sự thích hợp và tính chính 
xác của thông tin. 
 
Ngoài ra, cần khuyến khích và tạo điều kiện cho các chuyến tham quan thực 
tế, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương trong nước cũng như với quốc tế. 
 
4.8 Tăng cường công tác giám sát - đánh giá 
 
Hệ thống giám sát và báo cáo cho các hoạt động TT-GD-TT từ cơ sở đến trung 
ương cần được lồng ghép vào hệ thống giám sát chung của cả chương trình 
cấp nước và vệ sinh nông thôn. Việc này yêu cầu phải có một bộ chỉ số về 
thay đổi hành vi liên quan đến cấp nước và vệ sinh cũng như biểu mẫu đơn 
giản để giám sát các hoạt động TT-GD-TT. Để có thể thu thập được các thông 
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tin đáng tin cậy và có giá trị, các cán bộ truyền thông sẽ được đào tạo về các 
phương pháp thu thập và xử lý nhanh số liệu, chú trọng đến phương pháp cùng 
tham gia. 
 
đánh giá tác động của các can thiệp truyền thông thay đổi hành vi liên quan 
đến nước và vệ sinh tại các vùng khác nhau có thể được thực hiện qua điều tra 
về nhận thức, thái độ và thực hành tiến hành khi bắt đầu và khi kết thúc chu kỳ 
này.  Ngoài ra, các điều tra với qui mô nhỏ hơn có thể do từng địa phương tiến 
hành như một phần kế hoạch thường xuyên về TT-GD-TT.  
 
Các đánh giá hiệu quả của hoạt động truyền thông đối với một số nhóm đối 
tượng đặc biệt như trẻ em, vùng dân tộc, v.v... sẽ cung cấp thông tin phản hồi 
nhanh chóng để cải tiến hoạt động và cách tiếp cận cho phù hợp hơn. 
 
Các bộ, ban ngành, đơn vị sẽ giám sát thường xuyên các hoạt động truyền 
thông đơn vị mình đảm nhiệm. Cơ quan đầu mối, thông qua các đơn vị  
nghiên cứu chuyên nghiệp, sẽ đánh giá định kỳ tác động của truyền thông và 
các hợp phần khác lên việc thay đổi hành vi.  Kết quả giám sát đánh giá sẽ 
được chia sẻ, phổ biến rộng rãi và áp dụng để điều chỉnh kế hoạch và phương 
pháp tiếp cận nhằm tăng hiệu quả của truyền thông. 

 
5. Đảm bảo các điều kiện hỗ trợ  
 
Những phân tích  ở phần trên cho thấy còn có rất nhiều khó khăn thách thức 
trong lĩnh vực TT-GD-TT. Việc duy trì những kết quả đã đạt được và vươn tới 
những thành công lớn hơn đòi hỏi không chỉ một đội ngũ chuyên môn vững để 
có thể thực hiện các biện pháp can thiệp truyền thông một cách có hiệu quả, 
mà còn cần có một nguồn kinh phí bền vững.  
 
5.1 Hỗ trợ tài chính  
 
Mặc dù truyền thông được coi là giải pháp hàng đầu và việc tăng thêm ngân 
sách cho truyền thông từ tất cả các cấp là để  đảm bảo tính bền vững của các 
hoạt động truyền thông, kết quả thảo luận với đại diện các ban ngành ở cả 
trung ương lẫn địa phương cho thấy lãnh đạo hay những người tham gia vào 
việc phân bổ kinh phí đều chưa thấy được nhu cầu kinh phí cho công tác này. 
Do vậy, để đảm bảo nguồn  lực cho truyền thông: 

 
• đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính dành tỷ lệ ngân sách thích 

đáng trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia NS-VSMTNT cho truyền 
thông; xem xét đề nghị có cả ngân sách cho công tác vận động quần chúng 
và giáo dục sức khoẻ trong dự toán ngân sách xây dựng công trình; 
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• Vận động và tranh thủ sự tài trợ song phương và đa phương  của các cá 
nhân và các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ, đặc biệt cho việc 
thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới; 

 
• Xem xét việc sử dụng tỷ lệ nhất định trong phần lãi tín dụng cho cấp nước 

và vệ sinh để chi trả cho công tác TT-GD-TT tại cơ sở;  
 
• Huy động các tổ chức hay doanh nghiệp tư nhân, các cá nhân có uy tín, và 

các thành phần kinh tế khác trong xã hội lồng ghép nội dung và hoạt động 
TT-GD-TT với các hoạt động thông tin, quảng cáo của các hãng, của 
doanh nghiệp với tinh thần cả hai bên đều có lợi.   

 
Việc huy động tài chính cho công tác TT-GD-TT luôn là một phần của chiến 
lược tổng thể huy động cho lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn. điều này 
có thể thực hiện thông qua việc cung cấp thông tin và trao đổi thường xuyên, 
xây dựng dự án tốt, phổ biến các mô hình hiệu quả, mời các nhà tài trợ thị sát 
thực tế hay tham gia vào giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông. 
  
5.2  Hỗ trợ kỹ thuật 
  

Với năng lực hiện tại của bộ máy và cán bộ làm công tác TT-GD-TT về 
cấp nước và vệ sinh nông thôn, định  hướng mới cho công tác truyền thông 
vẫn có thể thực hiện được. định hướng mới này yêu cầu một số giải pháp đã 
được xác định ở trên, như lập kế hoạch cho hoạt động TT-GD-TT lồng ghép 
vào tất cả các giai đoạn của chương trình, đảm bảo việc điều phối và hợp tác 
có hiệu quả giữa các bên liên quan, tăng chất lượng của tuyên truyền viên tại 
cộng đồng, đảm bảo  các can thiệp truyền thông tới được đối tượng đích, giáo 
trình đào tạo chú ý thoả đáng đến đối thoại với cộng đồng và tăng cường sự 
tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện và quản lý công trình.  

 
Tuy vậy, với thực trạng không có đủ cán bộ truyền thông và nguồn lực 

về lĩnh vực này còn thiếu, trong thời gian đầu có ít nhất 6 nội dung cần có sự 
hỗ trợ kỹ thuật để có thể thực hiện hướng dẫn trên một cách có hiệu quả. 
Những hỗ trợ kỹ thuật này có thể tìm được rộng rãi trong cả nước. 6 nội dung 
đó là: 
 

1. Xây dựng kế hoạch truyền thông lồng ghép 
 
2. Nghiên cứu phân loại đối tượng 
 
3. Xây dựng thông điệp và phát triển tài liệu truyền thông 
 
4. Lập kế hoạch cho các hoạt động giải trí-giáo dục 
 



 
 
 
Hướng dẫn hoạt động Thông tin-Giáo dục-Truyền thông đến 2005 

Trung tâm Nước sinh hoạt & Vệ sinh môi trường nông thôn, 8/2002 

27 

 

5. áp dụng phương pháp cùng tham gia trong huy động tham gia của 
cộng đồng 

 
6. Xây dựng hệ thống giám sát & đánh giá có sự tham gia 

 
 

6. phối  hợp Tổ chức thực hiện 
 
 được giao nhiệm vụ như là đơn vị đầu mối trong việc thực hiện Chiến lược 
Quốc gia CN&VSNT, Bộ NN-PTNT mà cụ thể là Trung tâm NSH-VSMTNT 
chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng chiến lược truyền thông và các 
hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các bộ  ngành như Bộ 
Y tế, Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT, các đoàn thể quần chúng, các nhà tài trợ và các 
tổ chức phi chính phủ. Các hoạt động này, từ trung ương đến địa phương, phải 
được kết hợp chặt chẽ trên cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với 
chức năng và thế mạnh riêng của mỗi bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội (1 
và 5).  Sự phối hợp có thể được thực hiện thông qua phân công trách nhiệm 
từng ngành (theo chiều dọc) và mở rộng và tăng cường phối hợp liên ngành 
(theo chiều ngang). 
 
6.1. Trách nhiệm từng ngành  
 
Bộ NN-PTNT:  Là cơ quan đầu mối chủ trì việc tổng hợp nhu cầu từ dưới 
lên; cùng các bộ/ngành lập kế hoạch hỗ trợ tuyến dưới; giám sát và đánh giá 
tác động của các can thiệp TT-GD-TT về CNS-VSNT do các đơn vị và địa 
phương thực hiện; huy động các nguồn lực sẵn có và các nguồn tài trợ quốc tế 
thực hiện mục tiêu đề ra cho các hoạt động TT-GD-TT;  
 
Bộ Y tế:  Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng nội dung và đào tạo cho 
cán bộ y tế các cấp, đặc biệt tuyến thôn/bản về giáo dục vệ sinh; chỉ đạo lồng 
ghép nội dung này vào các hoạt động giáo dục sức khoẻ của các chương trình 
y tế khác thông qua Ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu và hệ thống y tế xã, 
thôn/bản; hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ y tế cho các hoạt động TT-GD-TT 
về CNS-VSNT. 
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo:  Tham gia biên soạn lại các tài liệu và nghiên cứu 
áp dụng phương pháp giảng dạy cùng tham gia đối với các lớp học ngoại khoá 
về các vấn đề liên quan đến CNS-VSNT , đánh giá việc áp dụng phương pháp 
Trẻ em với Trẻ em nhằm khuyến khích thực hành vệ sinh trong và ngoài nhà 
trường. 
 
Bộ Văn hoá-Thông tin:  Chủ trì việc phối hợp các hoạt động truyền thông 
bằng trực quan, như tổ chức triển lãm, chiếu phim, khuyến khích sáng tác và 
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biểu diễn văn nghệ quần chúng cơ sở. Đẩy mạnh phong trào xây dựng các 
Làng văn hoá và các Trung tâm văn hoá xã nhằm góp phần nâng cao dân trí và 
trình độ nhận thức của nhân dân về các vấn đề CNS-VSNT.  

 
Bộ Tài chính cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào kế hoạch tổng thể 
CNS-VSNT để cân đối, điều phối và phân bổ các nguồn vốn cần thiết, kể cả 
các nguồn tài trợ nước ngoài, đảm bảo cho việc thực hiện CLQG CNS-VSNT, 
trong đó có hợp phần quan trọng là TT-GD-TT.  

 
Các cơ quan thông tin đại chúng:  Giữ vai trò rất quan trọng trong việc 
quảng bá cách tiếp cận mới của Chiến lược và thúc đẩy mối quan tâm, ủng hộ 
và hưởng hứng của toàn xã hội đối với lĩnh vực CNS-VSNT thông qua các bản 
tin, các bài báo và các chuyên mục thường xuyên về môi trường trong các 
chương trình phát thanh, truyền hình và báo viết.  

 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Đóng vai trò chủ chốt trong việc tiến 
hành các hoạt động nâng cao năng lực cộng đồng qua áp dụng phương pháp 
tham gia; giúp thành lập nhóm người sử dụng để vay vốn hay xin trợ cấp.  
 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:  Đóng góp vào việc truyền bá 
thông tin rộng rãi thông qua hoạt động phong trào, thậm chí tới các vùng khó 
khăn; tổ chức các chiến dịch lớn trong năm và lồng ghép việc cải tạo, xây 
dựng, bảo dưỡng các công trình CNS-VSNT vào các chương trình hành động 
của thanh niên, như Đội thanh niên xung kích trong "Mùa hè xanh". 
 
Hội Nông dân:  Vận động và khuyến khích người dân sử dụng đúng các kỹ 
thuật xử lý phân người và phân gia súc, bảo đảm cảnh quan môi trường, đồng 
thời bảo vệ nguồn nước.  
 
6.2. Mở rộng và tăng cường phối hợp liên ngành 
 
Ban điều hành (nhóm công tác) cấp trung ương bao gồm các chuyên gia về 
TT-GD-TT của các bộ, ngành liên quan, có mục tiêu và kế hoạch công tác rõ 
ràng. Phòng Truyền thông của Trung tâm NSH&VSMTNT với đủ cán bộ (5-7 
người) có năng lực chuyên môn nghiệp vụ sẽ đóng vai trò như bộ phận hỗ trợ 
cho hoạt động của Ban. Những nhiệm vụ chính của nhóm là:  
 

• Tổng hợp kế hoạch hàng năm về TT-GD-TT và theo dõi, giám sát, đánh 
giá việc thực hiện các hoạt động TT-GD-TT; 

• Xây dựng chương trình và đào tạo cho cán bộ, giảng viên TƯ và giảng 
viên tỉnh; 

• Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật TT-GD-TT cho các cấp; 
• Xây dựng và thực hiện thí điểm một số mô hình can thiệp TT-GD-TT; 
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• Tổ chức nghiên cứu khoa học và hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm  TT-GD-TT 
tỉnh; 

• Tổng hợp nhu cầu và hỗ trợ việc thiết kế, sản xuất, phân phối các tài 
liệu TT-GD-TT; 

• Xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối mạng lưới giữa Trung tâm NSH-
VSMT nông thôn với các bộ, ngành liên quan, giữa các tỉnh, các dự án, 
các nhà tài trợ;  

• Giúp Bộ NN-PTNT hoạch định chiến lược truyền thông và tổ chức các 
chiến dịch cấp quốc gia. 

 
Ban điều hành tỉnh bao gồm các chuyên viên về TT-GD-TT của các sở, 
ngành liên quan và có mục tiêu và kế hoạch công tác rõ ràng. Xây dựng các 
phòng truyền thông, hoặc nhóm truyền thông trong các trung tâm 
NSH&VSMTNT của các tỉnh có điều kiện thành lập, hoặc mỗi Trung tâm cử ít 
nhất 1 cán bộ chuyên trách công tác TT-GD-TT. đơn vị này đóng vai trò như 
bộ phận hỗ trợ của Ban điều hành tỉnh. 
 

• Tham gia quản lý các hoạt động TT-GD-TT trong tỉnh và huyện; 
• Hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm truyền thông huyện; 
• Hỗ trợ cho công tác đào tạo cán bộ TT-GD-TT huyện và xã; 
• Tổ chức thực hiện các hoạt động TT-GD-TT trong tỉnh; 
• Phối hợp, lồng ghép các hoạt động liên ngành về TT-GD-TT CNS-

VSNT; 
• Phối hợp với Phòng Truyền thông TƯ trong việc nghiên cứu và sản 

xuất và phân phối tài liệu TT-GD-TT;  
• Hỗ trợ kỹ thuật cho Trung tâm dịch vụ tư vấn CN&VS ; 
• Tham gia nghiên cứu khoa học với cán bộ TT-GD-TT trung ương; 
• Báo cáo tổng hợp gửi TT NSH-VSMTNT tỉnh và Phòng Truyền thông 

trung ương. 
 
Nhóm điều hành huyện bao gồm các chuyên viên về TT-GD-TT của đơn vị 
liên quan. Thành lập các Trung tâm dịch vụ tư vấn với cán bộ chuyên trách 
hay kiêm nhiệm với chuyên ngành đa dạng. 
 

• Tổng hợp và theo dõi kế hoạch truyền thông tuyến xã, tổng hợp báo 
cáo gửi huyện và tỉnh; 

• Tư vấn tại trung tâm hay tại cộng đồng/hộ gia đình cho những người sử 
dụng về các vấn đề CNS -VSNT, các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật và tài 
chính cụ thể  kèm theo, nhằm giúp họ lựa chọn công nghệ thích hợp để 
có nguồn nước sạch và nhà tiêu phù hợp.; 

• Tham gia nghiên cứu khoa học với CB TT-GD-TT tỉnh; 
• Hỗ trợ công tác đào tạo tuyên truyền viên xã và thôn; 
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• Báo cáo định kỳ cho Ban điều hành tỉnh. 
 
Ban chỉ đạo xã gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể  liên quan.  
 

• Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động TT-GD-TT và vận động 
cộng đồng tại xã, lồng ghép với các chương trình sức khoẻ hiện hành; 

• Lựa chọn các tuyên truyền viên xã, thôn, bản có nhiệm vụ hỗ trợ, tập 
huấn và giám sát các hoạt động TT-GD-TT tại cấp thôn, bản;  

• Huy động nguồn lực địa phương và hỗ trợ kỹ thuật giúp các tuyên 
truyền viên/cộng tác viên nữ và nhân viên y tế thôn bản thực hiện các 
hoạt động TT-GD-TT tại xã, thôn, bản; 

• Tiến hành hoạt động giáo dục vệ sinh tại trường học; 
• Sử dụng các hình thức văn hoá văn nghệ truyền thống trong truyền 

thông làm thay đổi hành vi; 
• Hỗ trợ hoạt động của các nhóm tự quản và/hoặc các nhóm xin vay vốn 

hay trợ cấp để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh; 
• Theo dõi và báo cáo định kỳ tiến độ hoạt động. 

 
Cộng tác viên cơ sở với nòng cốt là nhân viên y tế thôn/bản, trưởng thôn/ấp, 
cán bộ phụ nữ và các đoàn thể khác. 
 

• Hướng dẫn và thúc đẩy quá trình tham gia lập kế hoạch ở cấp thôn, 
bản; 

• Tổ chức các hoạt động giáo dục sức khoẻ, cung cấp thông tin về kỹ 
thuật và tài chính thông qua họp nhóm, họp cộng đồng, thăm hộ gia 
đình tư vấn ; 

• Phân phát các tài liệu truyền thông đến các hộ gia đình; 
• Vận động thành lập các nhóm tự quản và/hoặc các nhóm xin vay vốn 

hay trợ cấp để xây dựng công trình nước và vệ sinh; 
• Giám sát tiến độ xây dựng và thay đổi hành vi tại thôn, bản.  
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 Các định nghĩa và thuật ngữ chí nh 
 

Vận động ủng hộ  Cách vận động hành lang (ngoài hội trường) các nhà lãnh 
đạo chính trị, tôn giáo và kinh tế để đạt được sự hỗ trợ hay 
biện hộ cho việc thực hiện một chương trình.  

Hành vi  Phức hợp các hành động chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên 
trong (di truyền, nhân cách) và bên ngoài (môi trường tự 
nhiên và xã hội) thể hiện bằng những việc làm cụ thể có thể 
hoặc không thể quan sát được. Mỗi hành vi bao gồm 5 hợp 
phần : Kiến thức + Thái độ + Niềm tin + Thực hành + Giá 
trị.  

Sự tham gia của 
cộng đồng 

 Trao quyền cho cộng đồng trong việc xác định các vấn đề, 
quyết định những cách giải quyết các vấn đề đó, lập kế 
hoạch và tìm các giải pháp, và khiến cho các cộng đồng 
tăng thêm khả năng tổ chức và quản lý các dịch vụ. 

Chi phí toàn bộ  Tổng kinh phí của hệ thống cấp nước sạch và vệ sinh gồm 
các chi phí xây dựng (kể cả các lệ phí tài chính), các chi phí 
vận hành, bảo dưỡng và khấu hao.    

Giáo dục sức khoẻ 
và vệ sinh 

 Quá trình cung cấp thông tin về sức khoẻ và vệ sinh thông 
qua các kênh truyền thông nhằm thúc đẩy các thay đổi có 
lợi cho hành vi sức khoẻ. 

Thông tin-Giáo 
dục-Truyền thông  

 Hợp phần truyền thông được hoạch định của các chương 
trình nhằm làm thay đổi thái độ và hành vi của những nhóm 
người cụ thể theo những cách thức nhất định thông qua một 
phức hợp các kênh truyền thông. 

Nghèo – Rất nghèo  Cũng có nghĩa là thiếu ăn hoặc đói :    

• Rất nghèo – Dưới 13 kg gạo/tháng/người. 

• Nghèo – Dưới 15 kg/tháng/người ở các vùng núi/hải 
đảo; 

Dưới 20 kg/tháng/người ở các vùng nông thôn 
khác; 

Dưới 25 kg/tháng/người ở các vùng đô thị 
khác. 

(theo Bé L§-TB-XH) 
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Vận hành và bảo 
dưỡng 

 Mọi công việc hằng ngày cần làm để duy trì hệ thống cấp 
nước và vệ sinh hoạt động trong thời hạn của nó. Điều này  
không bao gồm những việc mở rộng cũng như khôi phục 
lớn khi các hệ thống đó không thể sửa chữa được nữa. 

Quyền làm chủ  ý thức của cá nhân hoặc tổ chức cảm thấy mình làm chủ 
được một hệ thống các ý tưởng (như một chiến lược, hay 
một báo cáo). Nếu ngược lại (không có quyền làm chủ) thì 
có thể dẫn đến việc không cam kết hoặc không quan tâm 
đến việc thực hiện các ý tưởng đó. 

Dựa trên nhu cầu  Một cách tiếp cận để cung ứng các hệ thống cấp nước và vệ 
sinh dựa trên những gì mà người sử dụng mong muốn. 

Dựa trên việc cung 
ứng 

 Cách tiếp cận truyền thống, theo dịch vụ :  Một cách tiếp 
cận dựa trên việc quyết định những gì người dân mong 
muốn hoặc những gì  Nhà nước có thể cung ứng và các hệ 
thống lập kế hoạch, thực hiện dựa trên việc cung ứng tiền 
và vật tư. 

Nhà tiêu hợp vệ 
sinh 

 Nhà tiêu bảo vệ được những người sử dụng và những người 
khác khỏi bị nhiễm khuẩn do phân trong nhà tiêu. Mức độ 
được bảo vệ gồm loại nhà tiêu, độ sạch và cách phân được 
tái sử dụng. 

Vận động xã hội  Quá trình lập kế hoạch và thực hiện  một loạt các hoạt động 
truyền thông tăng cường cho nhau nhằm đạt được những 
mục đích cụ thể. Nó bao gồm việc vận động con người, vận 
động các nguồn tài chính và kỹ thuật để hỗ trợ cho các dịch 
vụ cấp nước và vệ sinh trên diện rộng đem lại lợi ích cho 
các cộng đồng thông qua những nỗ lực tự dựa vào bản thân 
và bền vững. 

Tiếp thị xã hội  Nghệ thuật sử dụng các cách tiếp thị nhằm làm tăng nhu 
cầu đối với một dịch vụ hoặc khuyến khích sự thay đổi 
hành vi. 

Chiến lược  Một hệ thống những nguyên tắc chung phác thảo ra cách 
tiến hành. Nó có thể bao gồm những điều khẳng định rất 
chung chung, có tính chất ý tưởng cũng như việc đưa những 
ý tưởng đó vào một khung hoạt động cụ thể hơn. 

Người sử dụng  Tất cả những người sử dụng  các phương tiện cấp nước và 
vệ sinh, đặc biệt là những người sử dụng các hệ thống nước 
không phải là nước máy. 
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Người dân có những 
hành vi thiếu vệ sinh  

ND không chủ động 
giải quyết các vấn đề 
của chính mình 

ND không hiểu  tác hại 
của dùng nước và MT 
bẩn đối với sức khoẻ 

Hoạt động IEC không 
thường xuyên và không 
hiệu quả 

Không có kế 
hoạch 

-Không đủ kinh phí 
-Không đủ cán bộ 
-Cơ sở vật chất thiếu 

Thiếu thông tin, tư 
vấn và kỹ thuật và 
tài chính 

Chính sách không 
khuyến khích cộng đồng 
tham gia 

Thủ tục hành chính 
rườm rà 

Lãnh đạo chưa hiểu 
về CLQG và các cách 

tiếp cận 

Kiến thức và kỹ 
năng làm việc với 
cộng đồng yếu 

Không hoặc 
thiếu giám sát 
& đánh giá 

Tài liệu thiếu và 
không phù hợp 

Chi phí VH 
& BD cao 

Công trình 
không phù hợp 
về mặt xã hội 

Người dân không sử dụng các công 
trình 

Người dân không muốn có công 
trình 

Phụ lục 1.  Phân tích vấn đề 
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Phụ lục 2.  
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Phụ lục 3. Tiến trình thực thi cách tiếp cận đáp ứng     
   dựa vào nhu cầu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tổ 
chức 

 
Hành chí nh cấp 
Huyệ n và cấp 

tỉnh 
 
 

Tổ chức quần 
chúng 

 
Tổ chức phi chí nh 

phủ 

Các tổ 
chức 

 
 

Ng© n hàng 
 
 

Nhà thầu thi công 
 
 

Tư nh© n 
& 

Doanh nghiệp

1. Thông tin Giáo dục truyền thông ban ® ầu  

2. Thu lượm thêm Thông tin   

3. Tư vấn chi tiế t, nghiên cứu khả thi 

4. Thành lập nhóm nguời sử dụng và ra quyế t ® ịnh 

5. Đề nghị xin vốn và h ợp ® ồng thiế t kế  xâ y dựng 

6. Tr ợ cấp, tí n dụng, thiế t kế  chi tiế t, phép tắ c, xâ y dựng 

7. H ợp ® ồng quản lý vận hành (nế u cầ n)  

9. Làm chủ và quản lý công trì nh 

8. Quản lý vận hành (nế u cần)  

 
 
 
 

người 
 sử dụng  

 
 
 
 

hé gia ®× nh 
 
 

nhóm người 
sử dụng 

 

TiÕ n 
trì nh 
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Phụ lục 4.  Hướng dẫn lồng ghép TT-GD-TT vào chương trình cấp 
 nước & vệ sinh (Ngân hàng thế giới, 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xác định 
nhu cầu 

. Xác định nhu cầu, yêu cầu và 
ưu tiên 
. Thiết lập dữ liệu ban đầu về 
các hành vi vệ sinh 

. đánh giá nhu cầu có sự 
tham gia  
. Tập huấn 

 
Chuẩn bị 

. Tạo sự ủng hộ của lãnh đạo đối 
với chương trình 
. Thông tin về công trình cấp 
nước&vệ sinh và chi phí để dân 
lựa chọn 
. Khuyến khích và duy trì các 
yêu cầu 

. Truyền thông đại chúng 

. Truyền thông trực tiếp 

. Tài liệu in ấn 

 
Thực thi 

. Tiếp tục khuyến khích các yêu 
cầu 
. Giáo dục vệ sinh 
. Mô hình tín dụng và giáo dục 
cộng đồng 

. Truyền thông đại chúng 

. Truyền thông trực tiếp 

. Tài liệu in ấn 
 

Vận hành & 
bảo dưỡng 

. đào tạo về vận hành & bảo 
dưỡng 
. Tiếp tục giáo dục vệ sinh 

Tập huấn  
Truyền thông trực tiếp 

giám sát & 
đánh giá có 
sự tham gia 

 
đánh giá các hành vi vệ sinh 

 
đánh giá có sự tham gia 

Các giai đoạn Mục tiêu của tt-gd-tt Phương pháp 
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Phụ lục 6. Danh sách đại biểu tham dự các hội thảo cấp khu vực 
 

STT Tỉnh Cơ quan 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

Nam Định 
 
Ninh Bình 
 
Thanh Hoá 
 
Phú Thọ 
 
Lào Cai 
 
Hoà Bình 
 
Yên Bái 
 
Hà Tĩnh 
 
Quáng Ninh 
 
Quảng Bình 
 
Sơn La 
 
Bình Định 
 
Bạc Liêu 
 
Bình Phước 
 
Daklak 
 
Vĩnh Long 
 
Lâm Đồng 
 
Bình Thuận 
 
An Giang 
 

pCERWASS, FA, DOH, DOET 
 
pCERWASS, FA, DOH, DOET, WU 
 
pCERWASS, WU 
 
pCERWASS, FA, DOH, DOET, WU 
 
pCERWASS, DOH, DOET 
 
pCERWASS, DOH, DOET, WU 
 
pCERWASS, FA, DOH, DOET, WU 
 
pCERWASS 
 
pCERWASS, FA, WU 
 
pCERWASS, WU 
 
pCERWASS 
 
pCERWASS, FA, DOH, DOET 
 
pCERWASS, FA, DOH, DOET 
 
pCERWASS, FA, DOH, DOET, WU 
 
pCERWASS, DOH, DOET 
 
pCERWASS, DOET, WU 
 
pCERWASS, FA, WU 
 
pCERWASS, DOH, DOET 
 
pCERWASS, DOH, DOET 
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